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- Đáp ứng yêu cầu thông tin của các 

nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm cả FDI 

và ODA  

2. Thể chế hoá hệ thống chỉ tiêu thống 

kê bằng văn bản pháp qui có hiệu lực: 

Hệ thống chỉ tiêu thống kê Nhà nước 

bao gồm các chỉ tiêu tổng hợp về tình hình 

kinh tế - xã hội, phục vụ yêu cầu quản lý 

của Nhà nước và nhu cầu của xã hội về 

thông tin thống kê cấp quốc gia. 

 Hệ thống chỉ tiêu thống kê này cần 

đáp ứng yêu cầu sau đây: 

- Phản ánh toàn diện tình hình kinh tế 

- xã hội  

- Theo chuẩn mực quốc tế để đảm 

bảo tính so sánh quốc tế. 

- Có tính khả thi, tức là có thể thực 

hiện trong thực tế, phù hợp với trình độ 

hạch toán, ghi chép kê khai, cung cấp của 

doanh nghiệp, của hộ gia đình cũng như 

của cá nhân. 

- Bảo đảm hiệu quả: với chi phí thấp 

nhất những thông tin thu thập được đầy đủ 

kịp thời với sai số thấp nhất. 

Dự kiến hệ thống chỉ tiêu thống kê có 

khoảng 300 chỉ tiêu, gồm các phần chủ 

yếu như sau: 

- Điều kiện tự nhiên (khoảng 8 chỉ tiêu);  

- Dân số lao động (khoảng 24 chỉ tiêu); 

- Tài khoản quốc gia và tài chính 

ngân hàng (khoảng 37 chỉ tiêu);  

- Nông nghiệp, lâm nghiệp - thuỷ sản 

(khoảng 70 chỉ tiêu); 

- Công nghiệp (khoảng 70 chỉ tiêu); 

- Đầu tư xây dựng và giao thông vận 

tải bưu điện (khoảng 36 chỉ tiêu); 

- Thương nghiệp, khách sạn, nhà 

hàng, du lịch, dịch vụ và giá cả (khoảng 

27 chỉ tiêu); 

- Đầu tư trực tiếp từ nước ngoài 

(khoảng 18 chỉ tiêu); 

- Xã hội môi trường (khoảng 80 chỉ tiêu); 

Các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu 

thống kê Nhà nước phải được giải thích rõ 

mục đích ý nghĩa, khái niệm, phương pháp 

tính, các phân tổ chủ yếu, nguồn số liệu; 

hình thức và kỳ hạn thu thập số liệu. 

Như vậy, tiếp theo sau Luật Thống kê 

khi được Quốc hội thông qua, Chính phủ 

sẽ ban hành Nghị định hướng dẫn, Nghị 

định về tổ chức, Nghị định về xử phạt 

hành chính trong lĩnh vực thống kê đồng 

thời Thủ tướng sẽ ban hành hệ thống chỉ 

tiêu thống kê nhà nước và chương trình 

điều tra thống kê nhà nước  

Tính toán chỉ tiêu GDP theo giá so sánh  

thông qua bảng input - output 

                                                                                          Bùi Trinh 

Thông thường chỉ tiêu GDP được tính 

bằng 2 loại giá: giá hiện hành và giá so 

sánh, GDP theo giá hiện hành phản ánh 

giá trị tăng thêm mà các ngành thực tế tạo 

ra trong năm đó, GDP theo giá so sánh 

phản ánh giá trị tăng thêm mà các ngành 

tạo ra trong năm đó nhưng đã được loại trừ 

yếu tố giá, tức là chỉ tăng thuần tuý về 

lượng so với năm so sánh. Khi tính cơ cấu 

các ngành trong nền kinh tế thì dùng giá 

hiện hành vì nó phản ánh chính xác tỷ lệ 

của các ngành thực tế trong nền kinh tế 

của năm đó, nhưng để tính tốc độ phát triển 

cần phải tính GDP theo giá so sánh (loại bỏ 



Trang 10 - Thông tin Khoa học Thống kê số 6/2002 

yếu tố giá ra khỏi chỉ tiêu GDP) khi đó mới 

biết chính xác sự tăng về lượng thuần tuý 

của chỉ tiêu này là bao nhiêu? 

Để loại bỏ yếu tố giá ra khỏi chỉ tiêu 

GDP cần phải hiểu rõ nguồn gốc của chỉ 

tiêu GDP, như vậy mới có thể đưa ra giải 

pháp đúng đắn để tính chỉ số giá GDP 

cũng như GDP theo giá so sánh (thường 

gọi một cách sai lầm là chỉ số giảm phát 

GDP- cách gọi này theo chúng tôi là mượn 

trong kinh tế chính trị). Chúng tôi đưa ra 

những ý niệm thuộc về bản chất của chỉ 

tiêu GDP để từ đó tính toán chỉ tiêu này 

theo giá so sánh; hiện nay trên thế giới 

đều sử dụng bảng I/O như một công cụ để 

tính GDP theo giá so sánh, vì bảng I/O thể 

hiện một cách toàn diện nhất mối quan hệ 

giữa cung và cầu. 

Năm 1936, khi phân tích tình hình 

kinh tế của thời kỳ khủng hoảng năm 

1930; Keynes đã trở thành người  đầu tiên 

đưa ra những ý niệm vĩ mô như tiêu dùng 

cuối cùng, tích luỹ tái sản xuất, xuất khẩu, 

nhập khẩu,... nhằm phân tích tổng quát 

nền kinh tế. Sự liên hệ giữa các chỉ tiêu 

này được biểu hiện dưới dạng tổng cầu: 

Y = C + G + I + X - M            

Với  Y là kết quả sản xuất  

C là tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình  

G là tiêu dùng cuối cùng của Chính phủ  

I là đầu tư hoặc tích luỹ  

X là xuất khẩu  

M là nhập khẩu  

Tuỳ theo phạm trù sản xuất mà Y 

được hiểu theo những ý niệm khác nhau; 

trong hệ thống các bảng cân đối vật chất - 

MPS trước đây Y là thu nhập quốc dân, 

trong hệ thống tài khoản quốc gia - SNA, 

Y là tổng sản phẩm quốc nội (GDP), như 

vậy có thể thấy về ý niệm kinh tế và ý 

tưởng ban đầu GDP được xem như tổng 

cầu (tiêu dùng, tích luỹ, chênh lệnh xuất 

nhập khẩu - còn gọi là sử dụng cuối cùng). 

Từ quan hệ tổng cầu của Keynes có thể 

thấy chỉ số giá GDP là bình quân gia 

quyền của chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ 

số giá sản xuất (tích luỹ được tính theo chỉ 

số giá sản xuất - PPI) và chỉ số giá của 

chênh lệch xuất nhập khẩu. SNA xuất bản 

năm 1953 chưa có bảng I/O. Richard 

Stone là người hoàn thiện SNA bằng cách 

đưa bảng I/O vào lần điều chỉnh năm 1968 

và đến năm 1993 bảng I/O được xem như 

trung tâm của toàn bộ hệ thống. Sự ra đời 

của bảng I/O đã thể hiện tốt nhất mối quan 

hệ cung cầu của nền kinh tế. Từ những vấn 

đề như vậy, có 3 cách tiếp cận để tính GDP 

hay còn gọi là 3 phương pháp đó là: 

Phương pháp sử dụng cuối cùng, phương 

pháp sản xuất và phương pháp phân phối. 

Và cũng từ đó để tính toán GDP theo giá 

so sánh được tiếp cận như sau: 

Một điều cần làm rõ khi nói đến chỉ 

số giá tiêu dùng (CPI) hoặc chỉ số giá sản 

xuất từ công thức GDP 

GDP = VAj + thuế nhập khẩu  

Trong đó: VAj là giá trị gia tăng 

ngành j 

Giả sử có véctơ chỉ số giá P = (P1, . .   

. . , Pn) với P1 là chỉ số giá của năm t so 

với năm to  

X là ma trận chi phí trung gian theo 

giá thực tế năm t, lúc đó tính được ma trận 

chi phí trung gian X’ với các phần tử X’ij 

(với i = 1, n) là chi phí trung gian của 

ngành j  năm t theo giá năm t -1 được tính 

như sau:  

X’ij  = Xij/ Pi với i = 1, n 

Gọi GOj là giá trị sản xuất của ngành 

j năm t, vậy giá trị sản xuất của ngành j 
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năm t theo giá của năm t theo giá năm t -1 

được tính như sau: 

GO’j = GOj/ Pj 

Vấn đề đặt ra ở đây là sử dụng Pi nào? 

Chỉ số giá chỉ được tính cho giá sản 

xuất, còn bản chất của chỉ số giá GDP 

(deflator GDP) là bình quân gia quyền của 

chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá sản xuất và 

chỉ số giá xuất nhập khẩu. 

Khi dùng chỉ số giá để tính giá trị 

sản xuất của các ngành sản xuất vật chất 

(trừ ngành xây dựng) về giá so sánh năm 

gốc dùng chỉ số giá sản xuất (PPI). Đối 

với các ngành dịch vụ như: giáo dục, văn 

hoá thể thao, y tế,... Riêng đối với ngành 

xây dựng cần điều tra định mức cho 1 m2  

nhà phân theo loại nhà để tính chỉ số giá 

giá trị sản xuất. 

Gọi VAj  là giá trị tăng thêm của 
ngành j theo giá thực tế năm t, vậy 

VA’j = GO’j  - 
'

ji

n

1i
X


  

Ký hiệu GDP theo giá so sánh GDPss  

GDPss = 
'

1j
VA


 j  + thuế nhập khẩu  

Khi đó tính chỉ số giá GDP (Deflator 

GDP) theo công thức sau: 

Def GDP = GDPhh/GDPss 

Như vậy, không dùng chỉ số giá tiêu 

dùng (CPI) hoặc chỉ số giá sản xuất (PPI) 

để tính giá trị tăng thêm của các ngành theo 

giá so sánh năm gốc, chỉ dùng các chỉ số 

này để tính giá trị sản xuất của các ngành, 

từ đó tính được GDP theo giá năm trước so 

sánh năm gốc và chỉ số giá GDP, Chỉ số giá 

GDP không nhất thiết phải bằng chỉ số giá 

tiêu dùng hoặc chỉ số giá sản xuất   

Giới thiệu các loại đồ thị thường áp dụng  

trong thống kê mô tả  

 (Tiếp theo kỳ trước) 

                                                                  Dominique Haughton - Nguyễn Phong 

2. Số lượng cột trong đồ thị hình cột 

Đồ thị hình cột rất hữu ích trong 

việc đưa ra phân bố của một biến ngẫu 

nhiên, nhưng một khó khăn là phải chọn 

số cột sử dụng trong đồ thị. Rất nhiều 

phần mềm thống kê đặt ngầm định số 

cột nhưng số cột ngầm định này được 

đặt một cách khá chủ quan và thường 

có những hạn chế. 

Dưới đây các tác giả đưa ra tác động 

của việc chọn số cột, từ 50 (số lớn nhất 

trong phần mềm Stata) đến 40, 30, 20 và 

10 cột đến hình dạng của đồ thị hình cột. 

Biến được các tác giả sử dụng là độ tuổi 

của các cá nhân (được tính bằng năm) 

trong bộ số liệu VLSS98 (gồm 28.633 

người có độ tuổi từ 0 đến 99). 

Từ hình 5, chúng ta có thể thấy khi 

chọn số cột là 50 sẽ cho một bức tranh 

rõ ràng về ba thế hệ: trẻ, trung niên và 

già. Khi chọn số cột là 40 sẽ tạo ra một 

số đỉnh không thật, ví dụ các cột thứ 3 

và thứ 5. Điều đó là do chiều rộng của 

mỗi cột là 2,475 (99/40), cột thứ hai nằm 

trong khoảng từ 2,475 đến 4,95 chỉ chứa 

những trẻ em trong độ tuổi từ 3 đến 4 

tuổi trong khi cột thứ 3, nằm trong 

khoảng từ 4,95 đến 7,425, chứa nhiều 

trẻ em hơn vì nó chứa những trẻ em 

trong độ tuổi 5, 6 và 7 tuổi.  Với số cột là 

50, mỗi cột sẽ chứa 2 độ tuổi và do đó 

chúng ta sẽ không thấy các đỉnh được 


